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C 26% và giảm HDL-C 35,8%. Nghiên cứu của 
Nguyễn Hải Thuỷ và CS cũng cho thấy 61,2% bệnh 
nhân ĐTĐ có rối loạn lipid máu. Nghiên cứu của một 
số tác giả khác trên thế giới cũng như trong nước đều 
nhận định có rối loạn lipid máu làm tiến triển nhanh 
hơn các biến chứng ở bệnh nhân ĐTĐ. Như vậy, 
nghiên cứu của chúng tôi cho thấy kết quả diều trị 
ngoại trú như vậy là chấp nhận được 

- Kiểm soát các thông số lipid: Theo nghiên cứu 
của Collis và CS., nồng độ cholesterol ở bệnh nhân 
ĐTĐ là 5,7±1,03 mmol/l, triglycerid 2,3 ± 1,59 mmol/l, 
HDL-C 1,06 ± 0,36 mmol/l và LDL-C 3,2 ± 0,82 
mmol/l. Như vậy, nghiên cứu của chúng tôi phù hợp 
với một số nghiên cứu trong nước và ngoài nước. rối 
loạn lipid máu là một rối loạn chuyển hoá thường gặp 
nhất ở bệnh nhân ĐTĐ, nhất là những trường hợp 
không được kiểm soát glucose tốt. Tăng glucose máu 
mạn tính kèm rối loạn lipid máu càng làm nặng them 
các biến chứng mạn tính của bệnh ĐTĐ như biến 
chứng tim mạch, thần kinh… 

2. Mối tương quan giữa kiểm soát chyển hoá 
lipid với chỉ số BMI ở bệnh nhân đái tháo đường. 

Kết quả của chúng tôi ghi nhận có mối tương quan 
giữa các thông số lipid với chỉ số BMI: triglycerid với 
BMI r = 0,61; p < 0,01; cholesterol với BMI r =0,49; p < 
0,01; HDL-C với BMI r = -0,48; p < 0,01; LDL-C với BMI 
r = 0,58; p < 0,01. Nghiên cứu của Tô Văn Hải cho 
thấy ở nhóm bệnh nhân kiểm soát glucose máu kém 
có nhiều biến chứng thì tỷ lệ rối loạn lipid cao. Nghiên 
cứu của Nguyễn Thị Kim Lương và Thái Hồng Quang 
cho thấy các thong số lipid máu ít tương quan với chỉ 
số BMI. Nghiên cứu HPS (Heart Protection Study) 
trên 5963 bệnh nhân ĐTĐ cho thấy nồng độ trung 
bình của Triglycerid là 2,3 mmol/l, tăng hơn so với 
người không bị ĐTĐ và bệnh lý tim mạch cũng xuất 
hiện sớm hơn ở những bệnh nhân này. Theo Nguyễn 
Thị Nhạn, nồng độ cholesterol là 5,73±1,65mmol/l, 
triglycerid là 2,07±0,79mmol/l) và LDL-C là 
3,34±1,00mmol/l. Nghiên cứu của Tạ văn Bình trên 
150 bệnh nhân mới phát hiện ĐTĐ đã có 65,3% rối 
loạn lipid máu, trong đó tăng triglycerid là 53%, tăng 
cholesterol là 40% và tăng LDL-C là 42,9%. Hầu hết 
các nghiên cứu ghi nhận có tăng các thong số lipid 
máu ở bệnh nhân đái tháo đường. Theo nguyến Hải 

Thuỷ, đái tháo đường là nuyên nhân gây tăng lipid thứ 
phát và có liên quan thiếu insulin hoặc kháng insulin, 
khi kiểm glucose máu tốt thì các rối loạn này có thể 
trở về bình thường. Như vậy, đối tượng nghiên cứu 
của chúng tôi glucose máu tương đối ổn định, nên 
mối tương quan này cũng phù hợp với sự kiểm soát 
chuyển hoá tương đối tốt vừa glucose máu vừa bilan 
lipid.  

KẾT LUẬN 
Hơn 70% bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại 

trú được kiểm soát chuyển hoá tốt và chấp nhận. Có 
mối tương quan giữa các thông số lipid với chỉ số BMI.  
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Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng của hen phế quản có tăng huyết áp 

và bước đầu đánh giá phối hợp điều trị 
 

Hàn Quỳnh Anh - Bệnh viện Hữu Nghị 
Trần Tất Đạt - §ại học Y Hà Nội 

Tóm tắt 
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu những đặc điểm 

lâm sàng, cận lâm sàng và bước đầu đánh giá điều trị 
của 18 bệnh nhân hen phế quản có tăng huyết áp 
điều trị nội trú tại khoa Dị ứng-MDLS từ 4/2008 đến 
12/2008. Phương pháp nghiên cứu: cắt ngang và tiến 
cứu. Kết quả chỉ ra: Lâm sàng: các triệu chứng của 

hen phế quản trên những bệnh nhân hen phế quản 
có tăng huyết áp giống với các bệnh nhân hen phế 
quản nói chung và 100% bệnh nhân có cơn chóng 
mặt, hoa mắt, đau đầu. Cận lâm sàng: X-quang phổi: 
31,25% giãn cung thất trái; Điện tâm đồ: 20% dày 
thất trái; Siêu âm tim: 16,67% giãn thất trái, không có 
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giảm EF; 16,67% suy thận độ 1; Rối loạn chuyển hóa 
lipid: 44,44%. Điều trị: 100% sử dụng cường β2; 
94,44% sử dụng corticoid xịt, hít trước tại nhà và 
100% sử dụng theo đường tiêm truyền tại viện; Thuốc 
điều trị tăng huyết áp: 88,89% là loại chẹn kênh canci 
và 11,11% là lợi tiểu, không có BN nào dùng chẹn 
Bêta và ức chế men chuyển. 

Summary 
Study clinical, paraclinical characteristic of asthma 

with hypertension and initial to assess treatment. 
We have studied clinical, paraclinical 

characteristics and initial to assess treatment of the 
18 asthma with hypertension patients at the 
department of Allergology and Clinical Immunology of 
Bach Mai Hospital(4/2008-12/2008). Method: cross 
sectional and prospective description study. Result: 
Clinical: asthma signs of the asthma with 
hypertension patients are similar the general asthma 
patients and 100% the patient have vertigo, dazzed, 
headache. Paraclinical: Chest X-ray: 31,25% left 
ventricle arc to slacken. ECG: 20% deep left ventricle; 
Heart ultrasound: 16,67% left ventricle to slacken, 
don’t have to reduce EF; 16,67% level 1 renal failure; 
lipid disorder: 44,44%. Treatment: 100% use β2 

agonist; 94,44% use inhaler corticoid at home and 
100% use IV corticoid at hospital. High blood 
pressure medication: 88,89% cancium channel 
blocker, 11,11% diuretics, don’t have to use Beta 
blocker and ACE. 

Đặt vấn đề 
Hen phế quản là bệnh viêm đường thở mạn tính 

thường gặp nhất trên thế giới. Tỷ lệ lưu hành càng gia 
tăng trong những năm gần đây làm ảnh hưởng đến 
sức khỏe, tính mạng người bệnh và là gánh nặng cho 
người bệnh, gia đình và xã hội. Hiện nay, trên thế giới 
có khoảng 300 triệu người bị hen. Ước tính đến năm 
2025 thế giới sẽ có 400 triệu người bị hen. Hàng năm, 
trên thế giới có khoảng 250000 người tử vong do hen 
nhưng có đến 85% trường hợp do hen có thể tránh 
được. ở Việt Nam, tỷ lệ bệnh hen chiếm khoảng 5% 
dân số (khoảng 4 triệu người). 

Việc điều trị bệnh nhân hen phế quản có tăng 
huyết áp có khó khăn hơn bệnh nhân hen phế quản 
đơn thuần. Đặc biệt là những bệnh nhân có ảnh 
hưởng nhiều hậu quả của tăng huyết áp. Khi dùng 
thuốc hen phế quản có thể gây biến chứng tăng huyết 
áp và khi dùng thuốc chữa bệnh tăng huyết áp sẽ gây 
nặng thêm bệnh hen phế quản. Hiện nay cả trên thế 
giới lẫn tại Việt Nam vẫn chưa có nhiều nghiên cứu đề 
cập tới vấn đề này. Vì vậy chúng tôi thực hiện đề tài 
với 2 mục tiêu: 

1. Tìm hiểu một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm 
sàng của người bệnh hen phế quản có tăng huyết áp.  

2. Bước đầu đánh giá điều trị ở bệnh nhân HPQ có 
tăng huyết áp. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng nghiên cứu. 
18 BN được chẩn đoán hen phế quản có tăng 

huyết áp điều trị nội trú tại khoa Dị ứng-MDLS bệnh 
viện Bạch Mai từ 4/2008 đến 12/2008. Chọn BN theo 

tiêu chuẩn chẩn đoán hen phế quản của GINA 2006 
và tăng huyết áp của JNC 7. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
2.1 Phương pháp tiến hành: nghiên cứu mô tả 

cắt ngang và tiến cứu 
2.2 Thu thập số liệu: Hỏi bệnh và thăm khám 

lâm sàng theo mẫu bệnh án chung: Triệu chứng cơ 
năng: ho, khó thở, tím tái, vã mồ hôi, co kéo cơ hô 
hấp phụ,…Triệu chứng thực thể khi mới vào viện và 
lúc ra viện: mạch, nhiệt độ, huyết áp, nhịp thở, nghe 
tim, phổi,…Triệu chứng cận lâm sàng: Chức năng hô 
hấp, X-quang phổi, điện giải đồ, Cholesterol, 
Triglycerid, chức năng thận, siêu âm tim, điện tâm đồ. 
Các thuốc và phương pháp điều trị tại khoa Dị ứng-
Miễn dịch lâm sàng 

2.3 Xử lý số liệu: chương trình phần mềm SPSS 
15.0 

Kết quả nghiên cứu 
1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu. 
1.1 Phân bố bệnh nhân theo tuổi, giới. 
Bảng 1: Phân bố bệnh nhân theo tuổi, giới 

Tuổi Nam Nữ Tổng số 
 n % n % n % 

<40 2 11.11 0 0 2 11.11 
41-60 7 38.89 3 16.67 10 55.56 
>60 6 33.33 0 0 6 33.33 

Tổng 15 83.33 3 16.67 18 100 
 
Nhận xét: Nhóm từ 41-60 tuổi chiếm cao nhất 

chiếm 55.56%, thứ 2 là nhóm >60 tuổi chiếm 33.33%. 
Tỷ lệ nam/nữ = 5/1. 

1.2. Thời điểm phát hiện tăng huyết áp. 
Bảng 2: Thời điểm phát hiện tăng huyết áp của 

bệnh nhân HPQ có THA 
Thời điểm Số bệnh nhân Tỉ lệ % 

Trước HPQ 3 16,67 
Sau HPQ, trước vào viện 8 44,44 

Vào viện 7 38,89 
Nhận xét: 7 bệnh nhân (38,89%) vào viện mới 

phát hiện, có 3 bệnh nhân(16,67%) phát hiện trước 
khi chẩn đoán HPQ. 

2. Đặc điểm lâm sàng. 
Bảng 3: Một số dấu hiệu lâm sàng ở bệnh nhân 

HPQ có THA 
Triệu chứng Số bệnh nhân Tỉ lệ % 

Khó thở, khò khè 18 100 
Tím môi, đầu chi 10 55,56 

Co kéo cơ hô hấp phụ 18 100 
Ho 18 100 

Nói ngắt quãng 8 44,44 
Vã mồ hôi 18 100 

RRPN giảm 18 100 
Ran rít, ran ngáy 18 100 

Cơn chóng mặt, hoa mắt, đau đầu 18 100 
 
Nhận xét: 100% bệnh nhân có khó thở, khò khè, 

ran rít, ran ngáy. Cơn chóng mặt, hoa mắt, đau đầu 
xuất hiện ở cả 18 bệnh nhân(100%). 
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3. Đặc điểm cận lâm sàng. 
3.1 X-quang phổi 
Bảng 4: Hình ảnh X-quang phổi 

Hình ảnh tổn thương Số bệnh nhân Tỉ lệ % 
Giãn cung thất trái 5 31,25 
Giãn cung ĐMC 5 31,25 
Giãn cung ĐMP 1 6,25 
Rốn phổi đậm 11 68,75 
Giãn phế nang 1 6,25 

Viêm phổi, phế quản 1 6,25 
Có film 16 88,89 

Nhận xét: có 11 bệnh nhân(68,75%) có rốn phổi 
đậm, có 5 bệnh nhân (31,25%) có giãn cung thất trái, 
5 bệnh nhân(31,25%) giãn cung ĐMC.  

3.2. Điện tâm đồ. 
Bảng 5: Điện tâm đồ 

Tổn thương Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Dày thất trái 2 20 

Nhồi máu cơ tim 0 0 
Loạn nhịp tim 1 10 
Bình thường 7 70 

 Nhận xét: Trong số 10/18 bệnh nhân được làm 
điện tâm đồ có 2 bệnh nhân(chiếm 20%) có biểu hiện 
dày thất trái, 1 bệnh nhân(chiếm 10%) có loạn nhịp. 

3.3. Siêu âm tim. 
Bảng 6: Siêu âm tim 

Tổn thương Số bệnh nhân Tỉ lệ % 
Tổn thương van 2 lá 3 50 
Tổn thương van 3 lá 3 50 

Tổn thương van ĐMC 3 50 
Tổn thương van ĐMP 5 83,33 

Giãn thất phải 4 66,67 
Giãn thất trái 1 16,67 

Giảm EF 0 0 
Có siêu âm tim 6 33,33 

Nhận xét: có 5 BN(83,33%) có tổn thương van 
ĐMP. Giãn thất trái có 1 BN( 16,67%). Không có 
bệnh nhân nào giảm EF. 

3.4. Lipid máu. 
Bảng 7: Lipid máu 

Chỉ số Số bệnh nhân Tỉ lệ % 
Cholesteron > 5,2 8 44,44 
Triglycerid > 1,88 2 11,11 
Nhận xét: 8 BN( 44,44%) có tăng cholesteron và 2 

BN(11,11%) tăng triglycerid 
3.5 Chức năng hô hấp. 
Bảng 8: Chức năng hô hấp 

Thông số n <60% gtlt 60-80% 
gtlt 

> 80% gtlt 

SVC(L) 15 7 46,67 4 26,67 4 26,67 
FVC(L) 15 13 86,67 2 13,33 0 0 
FEV1(L) 15 10 66,67 4 26,67 1 6,67 

FEV1/FVC(%) 15 1 6,67 2 13,33 12 80 
FEV1/SVC(%) 15 1 6,67 8 53,33 6 40 

PEF 15 12 80 2 13,33 1 6,67 
FEF50 15 12 80 2 13,33 1 6,67 

Nhận xét: Trong 15/18 BN được làm chức năng hô 
hấp thì có tới 13 BN(86,7%) có FVC<60% giá trị lý 
thuyết; 12 BN(80%) có PEF < 60% giá trị lý thuyết. 

3.6 Chức năng thận 
Bảng 9: Chức năng thận 

Chức năng thận Số bệnh nhân Tỷ lệ % 
Bình thường 15 83,33 

Suy thận độ 1 3 16,67 
Tổng 18 100 

Nhận xét: Trong 18 bệnh nhân chỉ có 3 bệnh 
nhân(16,67%) có tăng creatinin ở mức suy thận độ 1. 
Còn lại 15 bệnh nhân (83,33%) vẫn ở mức bình 
thường. 

4. Điều trị. 
4.1. Thuốc điều trị HPQ. 
Bảng 10: Các thuốc bệnh nhân sử dụng điều trị 

HPQ 
Tại nhà Vào viện 

Thuốc Số bệnh 
nhân Tỷ lệ % Số bệnh 

nhân Tỷ lệ % 

Cường β2 18 100 18 100 
Theophylline 0 0 1 5,55 
Diaphylline 0 0 5 27,78 

Corticoid xịt, hít 17 94,44 0 0 
Solumedron 1 5,56 18 100 
Kháng sinh 0 0 7 38,39 
Nhận xét: 18 bệnh nhân đều dùng thuốc cường β2 

trước khi vào viện và cả ở trong viện. 17 bệnh nhân 
(94,44%) dùng corticoid xịt, hít trước khi vào viện, 18 
bệnh nhân(100%) dùng tiêm truyền corticoid trong 
viện.  

4.2. Thuốc điều trị THA. 
Bảng 11: Các thuốc bệnh nhân điều trị THA ở nhà 

và trong viện 
Thuốc Số bệnh nhân Tỉ lệ % 
Lợi tiểu 2 11,11 

Chẹn kênh Canci 16 88,89 
Chẹn β 0 0 

ức chế men chuyển 0 0 
ức chế Angiotensin 0 0 

Tổng 18 100 
Nhận xét: 16 bệnh nhân (88,89%) dùng thuốc 

chẹn kênh canci điều trị tăng huyết áp, có 2 bệnh 
nhân (11,11%) dùng lợi tiểu. Không có bệnh nhân 
nào dùng thuốc chẹn β. 

Bàn luận 
1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu. 
Tuổi trung bình của nhóm nghiên cứu là 57.67±12.7 

tuổi. Trong đó nhóm tuổi từ 41-60 tuổi chiếm tỷ lệ cao 
nhất 55.56%. Kết quả này cao hơn các tác giả trong 
nước nghiên cứu về hen phế quản thông thường. 
Nhưng phù hợp với kết quả nghiên cứu của tác giả 
Frans.H.H.Leenen và cộng sự về tăng huyết áp nói 
chung[8]. Điều này cho thấy tăng huyết áp xuất hiện 
trên bệnh nhân hen phế quản thường ở lứa tuổi trung 
niên trở lên. Tỷ lệ nam/nữ=5/1, khác với kết quả của 
các tác giả trong nước nghiên cứu về hen phế quản. 
Có thể giải thích do cỡ mẫu nghiên cứu của chúng tôi 
nhỏ nên số liệu này chỉ mang tính tham khảo. 

2. Đặc điểm lâm sàng. 
Dấu hiệu khò khè, khó thở xuất hiện ở 100% bệnh 

nhân. Đây cũng là tỷ lệ của bệnh nhân có xuất hiện 
ran rít, ran ngáy và rì rào phế nang giảm. Kết quả này 
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của chúng tôi không có sự khác biệt so với kết quả 
nghiên cứu trên những bệnh nhân hen phế quản nói 
chung của tác giả Lưu Quang Thùy(khó thở, khò khè 
100%; ran rít, ran ngáy 96,2%)[4]. Không có bệnh 
nhân nào có sốt và có ran ẩm. Theo nhiều tác giả 
trong nước và thế giới thì dấu hiệu tím môi và đầu chi 
là dấu hiệu thường gặp và là dấu hiệu muộn của tắc 
nghẽn đường dẫn khí. Trong kết quả nghiên cứu của 
chúng tôi dấu hiệu này có 10/18 bệnh nhân chiếm 
55,56%.  

Một dấu hiệu lâm sàng xuất hiện trên cả 18 bệnh 
nhân nghiên cứu của chúng tôi đó là các cơn hoa 
mắt, chóng mặt, đau đầu. Đây là triệu chứng cơ năng 
của tăng huyết áp. Mặc dù vậy trong nghiên cứu của 
chúng tôi vẫn thấy có tới 7/18 bệnh nhân (chiếm 
38,89%) vào viện mới được phát hiện tăng huyết áp. 
Điều đó cho thấy nhận thức của người dân cũng như 
khả năng kiểm soát huyết áp khi điều trị ngoại trú là 
còn hạn chế. 

3. Đặc điểm cận lâm sàng. 
3.1. X-quang. 
Có 68,75% bệnh nhân có rốn phổi đậm, 31,25% 

bệnh nhân giãn cung thất trái, 31,25% bệnh nhân có 
giãn cung động mạch chủ. X.quang là một xét 
nghiệm thường quy có ý nghĩa quan trọng trong chẩn 
đoán phân biệt với một số bệnh đường hô hấp khác. 
Đồng thời giúp thầy thuốc phát hiện các biến chứng 
như xẹp phổi, tràn khí màng phổi. Đặc biệt là những 
bệnh nhân hen phế quản có tăng huyết áp thì qua 
phim X.quang ta có thể thấy được tình trạng phì đại 
thất trái hay giãn cung động mạch chủ. Đó là các biến 
chứng tim mạch của tăng huyết áp. 

3.2. Điện tâm đồ. 
Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi trên 10/18 

bệnh nhân được làm điện tâm đồ thì có 2 bệnh 
nhân(20%) là có dày thất trái, 1 bệnh nhân có loạn 
nhịp tim(10%). Kết quả này cũng giống với kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Đức Hàm(19% bệnh nhân 
tăng huyết áp có dày thất trái)[2]. Tỷ lệ bệnh nhân có 
dày thất trái tăng theo thời gian mắc bệnh. Duy trì và 
cải thiện chức năng tâm thu của thất trái là một mục 
tiêu điều trị tăng huyết áp.  

3.3. Siêu âm tim. 
Có 6 bệnh nhân( chiếm 33,33%) được làm siêu 

âm tim. Trong đó tỷ lệ tổn thương van động mạch 
phổi chiếm cao nhất với 83,33%. Phải chăng trong 
các cơn hen gây suy hô hấp cấp tính làm tăng áp lực 
động mạch phổi nhiều lần đã làm tổn thương van 
động mạch phổi. Trong nghiên cứu của chúng tôi thì 
chỉ có 1/5 bệnh nhân( chiếm 16,67%) có giãn thất 
trái, không có bệnh nhân nào có chỉ số EF giảm. Kết 
quả này thấp hơn so với nghiên cứu trên các bệnh 
nhân tăng huyết áp nói chung của tác giả Nguyễn Thị 
Hà ( 28,2%)[1]. Điều này cho thấy biến chứng giãn 
thất trái trên bệnh nhân hen phế quản có tăng huyết 
áp là thấp. Mặc dù vậy thì các bác sỹ vẫn nên chú ý 
đến việc làm siêu âm tim cho các bệnh nhân có tăng 
huyết áp để phát hiện sớm các biến chứng tim mạch 
giúp cho việc điều trị và tiên lượng bệnh nhân tốt hơn. 

3.4. Chức năng hô hấp. 
Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi ở bảng 8, 

trong số 15/18 bệnh nhân (chiếm 83,33%) được làm 
chức năng hô hấp, khi mà các triệu chứng lâm sàng 
đã ổn định, có 86,67% FVC<60%gtlt; 66,67% có 
FEV1<60%gtlt; 80% có FEF50<60%gtlt. Kết quả của 
chúng tôi cũng giống với một số tác giả trong nước 
nghiên cứu về bệnh nhân hen phế quản nói chung. 
Điều đó cho thấy chức năng hô hấp trên bệnh nhân 
hen phế quản có tăng huyết áp cũng giống với bệnh 
nhân hen phế quản nói chung: mặc dù sau điều trị 
bệnh nhân đã đỡ trên lâm sàng nhưng vẫn còn biểu 
hiện tắc nghẽn trên kết quả chức năng hô hấp.  

3.5. Lipid máu. 
Có 44,44% tăng cholesteron máu và 11,11% tăng 

triglycerid máu. Kết quả này cũng giống với kết quả 
nghiên cứu của tác giả Huỳnh Văn Minh về lipid máu 
trên bệnh nhân tăng huyết áp(46,2%)[3]. Điều này 
cho thấy tăng huyết áp trên bệnh nhân hen phế quản 
cũng có thể do nguyên nhân do rối loạn chuyển hóa 
lipid máu gây xơ vữa động mạch và từ đó gây tăng 
huyết áp. 

3.6. Chức năng thận. 
Số bệnh nhân có suy thận độ 1 là 16,67%, còn lại 

bệnh nhân đều ở mức bình thường. Theo Roansky tỷ 
lệ bệnh nhân tăng huyết áp có biến chứng suy thận từ 
15-20%[1]. Biến chứng thận thường là một tổn thương 
lâu dài, tiến triển từ từ, cuối cùng là suy thận. Tăng 
huyết áp vừa là nguyên nhân, vừa là hậu quả của suy 
thận. Do đó trên một người bệnh vừa có tăng huyết 
áp, vừa có suy thận thì càng tạo nên một vòng xoắn 
bệnh lý, làm cho bệnh tiến triển nặng nề hơn, dễ đưa 
đến tử vong. 

4. Điều trị 
4.1. Thuốc điều trị hen phế quản. 
Theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi ở bảng 10 

thì nhóm thuốc được sử dụng 100% cả trước vào viện 
và điều trị trong viện đó là nhóm kích thích thụ thể β2. 
Đây là thuốc đầu tay trong điều trị hen phế quản. Khi 
dùng thuốc cường β2 dưới dạng xịt hít, khí dung rất ít 
gây ảnh hưởng đến tình trạng huyết áp(làm tăng 
huyết áp cao hơn) ở những bệnh nhân hen phế quản 
có tăng huyết áp. Lý do là thuốc cường β2 xịt hít, khí 
dung chỉ có tác dụng trên các receptor β2 ở đường thở 
mà rất ít(hầu như không có) tác dụng lên receptor β2 ở 
mạch máu. Vì vậy cần khuyến cáo dùng thuốc cường 
β2 ở những bệnh nhân hen phế quản có tăng huyết áp 
để tránh làm nặng hơn tình trạng tăng huyết áp của 
bệnh nhân. Cũng theo kết quả bảng 10, có 6/18 bệnh 
nhân chiếm 33,33% dùng nhóm xanthin. Điều này 
cho thấy tình trạng nặng của bệnh nhân khi vào 
viện.Một loại thuốc cũng được sử dụng ở hầu hết 
bệnh nhân: 94,44% bệnh nhân dùng ở dạng khí dung 
trước khi vào viện và 100% dùng ở dạng tiêm truyền 
khi vào viện. Đó là glucocorticoid. Theo tác giả Trần 
Thu Thủy thì dùng glucocorticoid theo dạng khí dung 
sẽ hạn chế một cách đáng kể các tác dụng phụ của 
glucocoticoid. Cần theo dõi bệnh nhân chặt chẽ khi 
sử dụng đặc biệt là tình trạng huyết áp để tránh bỏ 
sót tình trạng tăng huyết áp trên bệnh nhân. 
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4.2. Thuốc điều trị tăng huyết áp. 
Việc sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp trên bệnh 

nhân hen phế quản có tăng huyết áp là một việc cần 
hết sức thận trọng. Một số loại thuốc được công nhận 
là có hiệu quả nhất trong việc điều trị tăng huyết áp thì 
lại gây những tác động tiêu cực lên bệnh nhân hen. 
Trong các loại thuốc điều trị tăng huyết áp thì chẹn 
Bêta và ức chế men chuyển đứng hàng đầu về khả 
năng gây biến chứng cho bệnh nhân hen. Các loại 
thuốc huyết áp khác như ức chế kênh canci, ức chế 
angiotansine, lợi tiểu an toàn với bệnh nhân hen phế 
quản. Tuy nhiên đối với thuốc lợi tiểu cần phải theo dõi 
kali máu vì lợi tiểu cũng gây hạ kali máu, thuốc hen 
cũng gây hạ kali máu. Vì vậy cần phải bù đủ kali cho 
bệnh nhân. Trong kết quả nghiên cứu của chúng tôi ở 
bảng 11 cho thấy không có bệnh nhân nào dùng thuốc 
chẹn β và thuốc ức chế men chuyển. 16/18 bệnh 
nhân(chiếm 88,89%) được dùng thuốc chẹn kênh 
canci, 2 bệnh nhân còn lại(chiếm 11,11%) được dùng 
thuốc lợi tiểu. Điều này cho thấy các bác sỹ đã rất chú 
ý đến việc chọn lựa thuốc điều trị tăng huyết áp trên 
bệnh nhân hen phế quản có tăng huyết áp. 

Kết luận 
Sau khi nghiên cứu 18 bệnh nhân hen phế quản 

có tăng huyết áp điều trị nội trú tại khoa Dị ứng-MDLS 
từ 4/2008 đến 12/2008 chúng tôi rút ra một số kết 
luận sau:  

1. Lâm sàng: các triệu chứng của hen phế quản 
trên những bệnh nhân hen phế quản có tăng huyết áp 
giống với các bệnh nhân hen phế quản nói chung và 
100% bệnh nhân có cơn chóng mặt, hoa mắt, đau đầu.  

2. Cận lâm sàng: X-quang phổi: 31,25% giãn 
cung thất trái; Điện tâm đồ: 20% dày thất trái; Siêu 
âm tim: 16,67% giãn thất trái, không có giảm EF; 
16,67% suy thận độ 1; Rối loạn chuyển hóa lipid: 
44,44%. 

3. Điều trị: 100% sử dụng cường β2; 94,44% sử 
dụng corticoid xịt, hít trước tại nhà và 100% sử dụng 
theo đường tiêm truyền tại viện; Thuốc điều trị tăng 
huyết áp: 88,89% là loại chẹn kênh canci và 11,11% 
là lợi tiểu, không có BN nào dùng chẹn Bêta và ức 
chế men chuyển. 
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KHẢO SÁT TẦN SUẤT VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN  
 HÚT THUỐC LÁ Ở NAM SINH VIÊN ĐANG HỌC TẠI CẦN THƠ 

 

Phạm Thị Tâm 
TÓM TẮT 
Đặt vấn đề Hút thuốc lá để lại những hậu quả 

nghiêm trọng về sức khoẻ, là nguyên nhân của nhiều 
bệnh tật và tử vong và đặc biệt là nguyên nhân chính 
gây ung thư phổi và bệnh phổi mạn tính. Hút thuốc lá 
là nguyên nhân của 90% các loại ung thư phổi, và là 
nguyên nhân của 75% viêm phế quản mạn tính [2], 
[5], [6]. Đã có những bằng chứng về sự kết hợp giữa 
hút thuốc lá với bệnh tim mạch, bệnh phổi, ung thư, 
và sơ sinh nhẹ cân [3]. Ở Việt Nam đã có chương 
trình truyền thông tuyên truyền về nói không với 
thuốc lá được tổ chức thực hiện dưới nhiều hình thức 
khác nhau. Tuy nhiên, hút thuốc vẫn còn là thói quen 
khó bỏ của nhiều người [8]. Việc nghiên cứu các yếu 
tố liên quan hút thuốc lá ở thanh niên là cần thiết. 

Mục tiêu Xác định tỉ lệ hút thuốc lá và các yếu tố 
liên quan hút thuốc lá ở nam sinh viên đang học trong 

các trường Trung học, Cao đẳng và Đại học ở thành 
phố Cần Thơ năm 2008. 

Phương pháp Đối tượng nghiên cứu là nam sinh 
viên đang học tại các trường Đại học, cao đẳng, trung 
học ở TP Cần Thơ. Sử dụng bộ câu hỏi tự điền được 
xây dựng dựa trên bộ câu hỏi nghiên cứu về hút 
thuốc lá ở thanh thiếu niên toàn cầu của WHO[12]. 
Mối liên quan giữa tình trạng hút thuốc lá với các yếu 
tố phơi nhiễm được ước lượng với tỉ số số chênh và 
khoảng tin cậy 95% tương ứng. 

Kết quả Tỉ lệ hút thuốc lá trong sinh viên 20,3%, ở 
thành thị, 27,6%, nông thôn, 16,3%. Trong số đó có 
30% bắt đầu hút thuốc ở tuổi thiếu niên. Nơi hút 
thuốc phổ biến là ở nhà 37%, nơi công cộng 22,7%. 
Đa số sinh viên đều cho rằng hút thuốc lá có hại cho 
sức khoẻ, 89,1%. Các yếu tố tăng nguy cơ hút thuốc 


